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Tóm tắt: Dựa trên số liệu của cuộc điều tra về “Một số vấn đề xã
hội của phụ nữ lấy chồng và lao động ở nưíc ngoài” thực hiện tại
xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình 4/2010, bài viết tìm
hiểu một số đặc điểm và động cơ của phụ nữ nông thôn đi lao
động xuất khẩu. Lao động nữ xuất khẩu ở Đông Tân là những lao
động theo hợp đồng ngắn hạn, nói chung có trình độ học vấn thấp
và chủ yếu làm giúp việc gia đình (80%). Động cơ chính mà lao
động nữ nông thôn đi lao động xuất khẩu là vì lý do kinh tế -
nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tích lũy vốn làm ăn và cải
thiện đời sống gia đình. Ngoài ra thiếu việc làm, nhu cầu nâng
cao hiểu biết, chính sách mở cửa của Nhà nưíc và chính quyền
địa phư¬ng, sự ủng hộ của cộng đồng làng xã tại nơi cư trú cũng
là những yếu tố thúc đẩy phong trào xuất khẩu lao động.

Từ khóa: Lao động nữ; Lao động nữ xuất khẩu.

Trong những năm qua, Nhà nưíc ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để công

dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nưíc ngoài và bảo hộ quyền

lợi hợp pháp của ngưêi lao động làm việc ở nưíc ngoài.

Gần đây, nhu cầu tuyển lao động nữ xuất khẩu trong lĩnh vực dịch vụ

Động cơ đi lao động xuất khẩu nưíc ngoài 
của phụ nữ xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình
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xã hội như giúp việc gia đình, chăm sóc, hộ lý, dệt may … ngày càng gia

tăng mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ. Nhiều phụ nữ ở các tỉnh

thành đã quyết định rời bỏ gia đình, làng quê đến những quốc gia khác làm

việc kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

Bài viết đã sử dụng nguồn tư liệu từ nghiên cứu định tính và định lưîng

ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2010 trong

khuôn khổ đề tài cấp bộ “Một số vấn đề xã hội của phụ nữ lấy chồng và

lao động ở nưíc ngoài” của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhằm tìm

hiểu đặc điểm, động cơ của phụ nữ nông thôn lao động xuất khẩu

(LĐXK). Nghiên cứu thực hiện 200 phỏng vấn phiếu và 15 phỏng vấn sâu

với nhóm đối tưîng là chồng có vợ đi LĐXK hay bố mẹ của các cô gái

XKLĐ, 2 thảo luận nhóm cán bộ xã và nhóm ngưêi chồng trong gia đình

có vợ đi lao động xuất khẩu.

1. Đặc điểm của lao động nữ nông thôn xuất khẩu 

Thái Bình là một trong những tỉnh hiện có số lưîng lao động xuất khẩu

lớn nhất cả nưíc. Hoạt động xuất khẩu lao động của Thái Bình đã có rải

rác từ trưíc những năm 2000, bắt đầu tăng mạnh vào năm 2001-2002 và

trở thành phong trào rầm rộ năm 2003- 2004. Giai đoạn năm 2002-2005,

trung bình mỗi năm tỉnh ®ưa ®ưîc 2900 ngưêi đi xuất khẩu lao động,

trong đó đi Đài Loan chiếm 46%, Malaixia 43%, các nưíc khác 11%. 

Ngay từ tháng 10/2002 ban chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động cấp

tỉnh đã ®ưîc thành lập. Chủ trư¬ng, chính sách ủng hộ xuất khẩu lao động

của Nhà nưíc nãi chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng đã thúc đẩy xuất

khẩu lao động. Tỉnh cũng đặt ra chỉ tiêu cho giai đoạn 2006-2010 mỗi năm

®ưa ®ưîc 2500 đến 3000 ngưêi đi lao động, trong đó lao động nghề chiếm

30-40% (Ngô Văn Vang, 2010). ở Thái Bình, ngưêi đi xuất khẩu lao động

chủ yếu là nữ, giai đoạn 2002-2005 tỷ lệ nữ chiếm đến 81,5% tổng số

ngưêi đi xuất khẩu. 

Phụ nữ xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi lao động

xuất khẩu ngày càng phổ biến. Trong tổng số các hộ gia đình có ngưêi vợ

đị LĐXK, từ năm 1997 đến năm 2002 có 14 ngưêi đi, chiếm 8,2%, nhưng

từ năm 2003 đến hết tháng 3 năm 2010 có 157 ngưêi đi, chiếm 91,8%.
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Bảng 1. Một số đặc điểm của lao động nữ xuất khẩu lao động 

xã Đông Tân, Thái Bình
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Hiện nay, trên địa bàn xã Đông Tân số lao động nữ xuất khẩu đang làm

việc tại nưíc ngoài là 186 ngưêi, chiếm đại đa số với tỷ lệ khoảng 70%

tổng số xuất khẩu lao động (Ngô Văn Vang, 2010).

Bảng 1 cho biết một số đặc điểm của lao động nữ xuất khẩu ở Đông

Tân, Thái Bình. Phần lớn số họ đi xuất khẩu lao động từ một đến hai lần

(chiếm 93,0%), tỷ lệ đi ba lần trở lên rất thấp (7,0%). 

Công việc lao động nữ xuất khẩu thưêng làm ở nưíc ngoài là giúp việc

gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất, 79,5%, tiếp sau là công nhân chiếm 16,4%,

các công việc khác như buôn bán, hộ lý, kế toán chiếm tỷ lệ nhỏ 4,1%.

“Chủ yếu là đi giúp việc và bán hồ công, đi vào các xưëng làm như may”

(thảo luận nhóm cán bộ).

Đài Loan là khu vực tiếp nhận nhiều lao động nữ ở Đông Tân nhất,

chiếm 69,6%, sau đó là Macao 13,5%, các nưíc khác chiếm 17,0%. Toàn

bé lao động nữ đi lao động ở nưíc ngoài đang trong độ tuổi lao động,

trong đó, độ tuổi từ 35 đến 44 chiếm tỷ lệ cao nhất là 48,4%, độ tuổi từ

24-34 chiếm 37,1% và trên 44 tuổi chiếm 14,5%.

Tất cả lao động nữ ở Đông Tân đều học hết tiểu học, có trình độ học

vấn từ lớp 6 trở lên. Tỷ lệ đang học trung học cơ sở chiếm 81,8% và trình

độ trung học phổ thông trở lên chiếm 18,2%.

Đa số lao động xuất khẩu đi theo hình thức ký kết với các doanh

nghiệp, công ty (88,9%), còn lại số ít đi theo ®ưêng du lịch, thăm quan

hoặc có ngưêi thân ®ưa sang.

Bản thân lao động nữ xuất khẩu là ngưêi quyết định chính việc ra đi

của mình (76,6%), có 14,4% là do bố mẹ chồng quyết định. Như vậy, bản

thân nữ lao động nông thôn giờ đã làm chủ chính những quyết định liên

quan đến bản thân mình. 

Trong số những lao động nữ xuất khẩu, có 46,2% vẫn đang đi làm và

53,8% hiện đã về nưíc. Trong số 53,8% ngưêi đã trở về có 47,0% hiện

đang làm nông nghiệp, 33,3% làm thuê với công việc không cố định, buôn

bán dịch vụ 12,1%.
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2. Động cơ của lao động nữ xuất khẩu

Các nghiên cứu lớn về di dân đều cho rằng sự chênh lệch giàu nghèo

giữa các nưíc phát triển và các nưíc đang phát triển là yếu tố quyết định

quan trọng của hiện tưîng di cư xuyên quốc gia (UNDP, 2005). Có rất

nhiều nguyên nhân gia tăng số lưîng phụ nữ di cư, trong đó, hiện tưîng

toàn cầu hóa kinh tế là một nguyên nhân, nó tạo ra nhu cầu lao động trong

lĩnh vực dịch vụ ở các nưíc phát triển và thu hót lao động nữ có học vấn

và tay nghề thấp ở những nưíc nghèo, đang phát triển (Sassen, 2003). Như

vậy, bất bình đẳng giữa các quốc gia tạo ra động lực của sự di chuyển và

động cơ kiếm tiền là một trong những động lực quan trọng của di cư.

Ngoài ra nhiều phụ nữ có thể di cư để đoàn tô gia đình hoặc thoát khỏi sự

phân biệt giới tính hay để tránh xung đột mâu thuẫn gia đình v.v…

Nghiên cứu này tập trung phân tích các động cơ phát triển kinh tế gia đình,

giải quyết việc làm, nâng cao hiểu biết và thái độ ủng hộ của cộng đồng.

Phát triển kinh tế gia đình

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết lao động nữ nông thôn ở xã Đông

Tân đi lao động nưíc ngoài vì lý do phát triển kinh tế gia đình. Đối với họ,

phát triển kinh tế đơn giản là để nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tích lũy

vốn làm ăn và cải thiện đời sống gia đình vốn đang trong tình cảnh nghèo

túng và thu nhập thấp. Phát triển kinh tế là nguyên nhân chính, chi phối và

chiếm 96,5% tỷ lệ ngưêi lựa chọn.

Đối với những ngưêi lựa chọn động cơ phát triển kinh tế có 83,0%

muốn đi lao động để nâng cao thu nhập, 48,0% để thoát nghèo và 36,3%

để tích lũy vốn. Như vậy, nâng cao thu nhập là nguyên nhân quan trọng

nhất khiến ngưêi phụ nữ rời bỏ quê nhà để đi lao động ở nưíc ngoài. Đây

là nguyên nhân chung tại các quốc gia có dòng di cư lao động xuất khẩu,

hầu hết đều từ các nưíc đang phát triển sang các nưíc phát triển (DaniÌle

Bélanger và cộng sự, 2009). 

Phỏng vấn sâu cũng cho thấy điều này. Nhiều ngưêi ®ưîc hái cho rằng: 

“Điều kiện lao động thì bên đó thu nhập cao hơn. ở đâu cũng phải lao động,

ở nhà cũng phải lao động… So sánh lao động ở nhà với bên đấy thì ở nhà vẫn

phải lao động mà lao động bên đấy phù hợp hơn. Tiền công lao động cao hơn...
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không phải ra ngoài trời, không phải nắng mưa… đỡ chân lấm tay bùn” (nhóm

nam có vợ đi xuất khẩu lao động).

Tóm lại nó chỉ về kinh tế thôi còn không ai muốn cho vợ mình đi xa. Có cái là

con nó lớn, cuộc sống khó khăn. Tất cả vì cuộc sống, vì con cái ăn học, nhu cầu

cao, mình phải chịu đựng một tý để chấp nhận tình cảm thiệt thòi. Không có lý do

gì khác vì lý do kinh tế cả (nhóm nam có vợ đi xuất khẩu lao động).

“Cái chính là do ngưêi ta muốn phát triển kinh tế. Rất nhiều ngưêi đi vì kinh

tế” (nhóm cán bộ xã). 

So với nguyên nhân kiếm tiền thêm thì đói nghèo là một trong những

động lực chính, quan trọng của sự di cư. ở xã Đông Tân, có 48,0% phô

nữ rời nhà vì muốn thoát nghèo. 

“Nhà em nghèo, nợ nÇn 30 triệu. Khi cơ chế nhà nưíc chuyển đổi thì vợ chồng

em phải mua máy cày, phải nợ thôi. Nợ thì phải đi làm, rồi tất cả tiền vốn thì lo hết

cho vợ đi. Nên một mình phải gánh vác con và máy cầy, mà con thì thiếu mẹ” (nam

48 tuổi, vợ đi xklđ).

Với nhiều gia đình, xuất khẩu lao động của phụ nữ thực sự là cách thức

giúp họ thoát nghèo và tích lũy ®ưîc số vốn kha khá mà ở nhà cố gắng

cũng không thể có ®ưîc. 

“Gia đình nghèo túng cộng với mất mùa, thiên tai nên tôi quyết định cho vợ đi

lao động nưíc ngoài. Năm đầu kiếm ®ưîc khoảng 70 triệu, 3 năm đi vợ tôi gửi về

®ưîc 210 triệu... đó là khoản tiền lớn giúp cải thiện cuộc sống và công việc làm

ăn của chúng tôi rất nhiều” (nam 46 tuổi, có vợ và con đi Đài Loan).

Kết quả của một số nghiên cứu di cư cho thấy phụ nữ di cư có xu hưíng

gửi tiền về liên tục hơn nam giới, kể cả về tỷ lệ ngưêi gửi tiền cũng như

giá trị trung bình. Các hộ có ngưêi di cư, đặc biệt là những hộ có thành

viên đang di cư, có mức tiết kiệm cao hơn hộ không có di cư. Các hành

động gửi tiền hay quà với mục đích kinh tế nhằm giải tỏa gánh nặng cũng

như trách nhiệm của lao động di dân đối với gia đình và ngưêi thân của

họ (Nguyễn Thị Hồng Bích, 2007). Kết quả nghiên cứu định lưîng của đề

tài cho thấy việc thúc đẩy kinh tế gia đình mang đến hiệu quả tích cực, có

97,1% số ngưêi khảo sát đồng ý rằng nhờ xuất khẩu lao động nữ ở địa

phư¬ng mà kinh tế của nhiều hộ gia đình khá lên trông thấy, nhà cửa của
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họ ®ưîc khang trang tiện nghi hơn (67,8%); đời sống ®ưîc cải thiện

(64,9%) và con cái ®ưîc đầu tư học hành nhiều hơn (52,6%). Những

khoản tiền gửi từ lao động nữ xuất khẩu là một nguồn thu nhập quan trọng

để đầu tư cho con cái học hành, đầu tư vào sản xuất.

Xem xét tư¬ng quan giữa tuổi, số lần đi, thời điểm ra đi, nưíc đi, số

ngưêi sống phụ thuộc với việc nêu ra nguyên nhân kinh tế cho thấy các

yếu tố tuổi, số lần đi xuất khẩu và số ngưêi phụ thuộc không thể hiện mối

liên hệ mạnh với lý do kinh tế, mức ý nghĩa P đều cao hơn 0,5. Nhưng thời

điểm đi xuất khẩu lao động, khu vực đến và trình độ học vấn dưêng như

Bảng 2. Tư¬ng quan giữa lý do phát triển kinh tế với một số yếu tố
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có mối liên hệ mạnh hơn. Cụ thể, những năm đầu từ 1997 đến 2002 ngưêi

phụ nữ ra đi vì mục đích kinh tế không rõ ràng như những năm gần đây từ

2003 đến 2010 và những ngưêi đi Đài Loan vì mục đích kinh tế nhiều hơn

so với những ngưêi đi nưíc khác. Phụ nữ có trình độ học vấn trung học

trở xuống mong muốn đi lao động để kiếm tiền cao hơn so với những

ngưêi có trình độ cao ®¼ng/®¹i học (Bảng 2).

Như vậy, động cơ kiếm tiền của lao động nữ Đông Tân trở thành mục

đích quan trọng và phổ biến. Kết quả là nhờ xuất khẩu lao động nữ ở địa

phư¬ng, nhiều gia đình khá lên trông thấy. Động cơ kiếm tiền của lao

động nữ bị ảnh hưëng bởi yếu tố năm đi, khu vực đến và trình độ học vấn.

Thiếu việc làm

Với trình độ học vấn thấp, ruộng đất ngày càng thu hẹp, năng suất

không cao, nhiều chị em phụ nữ đã quyết định lựa chọn di cư để tìm kiếm

việc làm. Tỷ lệ phụ nữ ra đi vì thiếu việc ở xã Đông Tân chiếm 10,5%.

Mặc dù số liệu cho thấy hầu hết nữ lao động xuất khẩu đều có việc làm

trưíc khi di cư (chiếm đến 98,5%) nhưng việc làm của họ trưíc di cư chủ

yếu là làm nông nghiệp (chiếm 47%), khoảng 33% là thuê mưín không

cố định, số còn lại làm các công việc khác nhau như công nhân, ngành

nghề thủ công, buôn bán dịch vụ nhỏ…Họ luôn trong tình trạng thiếu việc

khi vụ mùa kết thúc.

ở Việt Nam, tỷ lệ lao động thiếu việc làm thưêng cao hơn nhiều so với

tỷ lệ thất nghiệp, trong đó khu vực nông thôn thưêng có tỷ lệ thiếu việc

làm cao hơn ở thành thị. Năm 2009, tỷ lệ thiếu việc làm ở Việt Nam đạt

mức 5,1%, đáng chú ý tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 6,1%, còn khu

vực thành thị là 2,3% (http://vneconomy.vn). Thiếu việc đồng nghĩa với

thiếu nguồn thu nhập trong khi đang ở độ tuổi sung sức và trong áp lực

kinh tế để nuôi con, trang trải cho cuộc sống gia đình. Hơn nữa, lao động

nông nghiệp thưêng không ổn định, luôn gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh,

bÊp bênh, do đó, di cư lao động ở nưíc ngoài là một cách thức tốt để phụ

nữ Đông Tân tìm kiếm việc làm. 

Theo ông Đặng Kim Sơn, Viện trưëng Viện Chính sách và chiến lưîc

nông nghiệp nông thôn: “Khi đất sản xuất bị thu hẹp, đàn ông có thể chạy



Lê Việt Nga 45

xe ôm hay làm một việc nào đó... nhưng phụ nữ rất khó kiếm việc làm. Bởi

lẽ, trình độ học vấn của hầu hết lao động nữ nông thôn rất thấp, thậm chí

một số ngưêi còn mù chữ. Tại các khu công nghiệp, chỉ 5% số lao động

nữ nông thôn là có bằng cấp chuyên môn nên cái vòng luẩn quẩn mất việc

- khó tìm việc làm vẫn đeo bám họ” (http://nguoithaibinh.vn/chuyen-

de/ban-doc-viet/)

Với trình độ học vấn thấp, nhiều phụ nữ không thể làm các công việc

có kỹ năng nên họ buộc tham gia vào các công việc ®ưîc xem là bÈn thỉu,

khó khăn và nguy hiểm mà phần lớn công dân ở nưíc tiếp nhận không

muốn tham gia. Trong nghiên cứu, đa số (81,8%) lao động nữ làm giúp

việc gia đình, hộ lý bệnh viện, 16,4% làm công nhân, 1,8% làm các công

việc khác. Những công việc này đều không yêu cầu trình độ chuyên môn,

mức lư¬ng thấp và vất vả. Nhiều phụ nữ đi về tâm sự: “Sang Malai gặp rủi

ro, không chỉ ngưêi Việt Nam gặp rủi ro mà cả Indonexia, và Philipin nữa

sang đây cũng gặp hoàn cảnh tư¬ng tự. Làm tối ngày mà nhiều khi không

đủ ăn. Thị trưêng lao động nó không ổn ®Þnh”(ý kiến cán bộ xã Đông

Tân). Theo Đặng Nguyên Anh (2005), đi xuất khẩu lao động, ngưêi phô

nữ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập, với những nguy cơ bị ngưîc

đãi, bị lạm dụng. Lao động nữ di cư là đối tưîng ít ®ưîc bảo vệ nhất trong

môi trưêng việc làm mới. “Hợp đồng” của họ thưêng không có giá trị,

không đúng theo qui định pháp luật nên có rất ít khả năng bảo vệ mình

v.v…(Đặng Nguyên Anh, 2005).

Số liệu khảo sát cho biết những khó khăn mà lao động nữ gặp phải như

cô đơn, nhớ nhà là 67,3%, bị tăng ca kéo dài thời gian làm việc chiếm

25,7%, khó khăn về ngôn ngữ là 33,3%, lư¬ng thấp 29,2% và công việc

nặng nhọc là 19,3%. Nhiều ngưêi không vưît qua ®ưîc những khó khăn

đó đã trốn về nhà và để lại một khoản nợ lớn trưíc khi đi họ đã vay mưîn.

Đối với những ngưêi đã hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về quê, đa số lao

động nữ nông thôn gần như không tích lũy ®ưîc gì nhiều, kỹ năng nghề

nghiệp không ®ưîc nâng cao. Hầu hết họ chờ đợi những cơ hội mới để

tiếp tục ra đi. Còn tại địa phư¬ng, cho dù đã chuyển đổi từ ba lên bốn vô

sản xuất, song lưîng ngưêi đổ về quá lớn nên vẫn không thể đủ việc làm

cho họ.
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Nâng cao hiểu biết

§ưîc đi nưíc ngoài, đến một vùng đất phát triển luôn là niềm ao ưíc

của nhiều ngưêi. Hơn nữa ®ưîc chứng kiến và trải nghiệm văn hóa của họ

qua công việc (đặc biệt là giúp việc gia đình) giúp họ có nhiều hiểu biết

sâu sắc hơn về văn hóa, lối sống, nhận thức, con ngưêi của xã hội văn

minh, phát triển. Vì thế có 11,1% chị em lựa chọn nguyên nhân ra đi vì để

nâng cao hiểu biết. Đó cũng là lý do rất hợp lý của phụ nữ nông thôn, đặc

biệt khi chị em ®ưîc nghe kể lại những gì tốt đẹp ở đất nưíc phát triển qua

họ hàng, bạn bè thì sự tò mò, mong muốn ra đi để hiểu hơn về xã hội càng

thúc đẩy. 

Kết quả khảo sát cho biết nhiều phụ nữ sau khi lao động xuất khẩu trở

về biết cách suy tính làm ăn tốt hơn (45,0%), cách sống, cách cư xử với

chồng con còng như cách ăn mÆc…còng có chiều hưíng tiến bộ. Việc

thay đổi môi trưêng sống mới đã ảnh hưëng đến nhận thức và ý thức làm

đẹp, ý tưëng về các giá trị mới của rất nhiều phụ nữ di cư. Nhiều phụ nữ

sau khi đi làm giúp việc ở Đài Loan về có lối sống văn minh hơn, đối xử

với chồng con nhẹ nhàng hơn, một số ngưêi sang làm hộ lý cho các nhà

dưìng lão khi quay về chăm sóc bố mẹ già ốm đau rất chu đáo và chuyên

nghiệp. Cách ăn ở, sắp xếp gia đình cũng gọn gàng chu đáo và hiện đại

hơn do học ®ưîc nếp ăn ở của xứ Đài. Những thay đổi của lao động nữ sau

thời gian xuất khẩu lao động khi xét theo số năm, số lần và nưíc đi xuất

khẩu lao động cho thấy những lao động nữ có thời gian ở lại nưíc ngoài

lâu, có số lần đi xuất khẩu lao động nhiều hơn thì biết cách ăn mặc đẹp

hơn cũng như biết suy nghĩ làm ăn tốt hơn.

Những thay đổi tích cực đang diễn ra hàng ngày ở quê hư¬ng thông qua

sự trở về của những ngưêi từng đi lao động ở nưíc ngoài trở thành động

cơ đáng kể đối với những phụ nữ nông thôn có ý định ra đi để nâng cao

hiểu biết.

Thái độ ủng hộ của cộng đồng đối với lao động nữ xuất khẩu

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy phong trào xuất khẩu lao động

ở Thái Bình là chính sách ủng hộ của Nhà nưíc và chính quyền địa phư¬ng.

“Lý do thứ nhất chúng tôi cho vợ đi là Đảng nhà nưíc có chính sách cho những
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Bảng 3. Thái độ của cộng đồng địa phư¬ng 

về việc phụ nữ lao động xuất khẩu
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ngưêi nông dân đi XKLĐ nưíc ngoài. Nhà nưíc đã mở cửa thêm nữa vì điều kiện

kinh tế gia đình nên vợ chồng chúng tôi thống nhất là cho vợ đi LĐXK” (thảo luận

nhóm nam có vợ đi xuất khẩu lao động).

Phần lớn số ngưêi ®ưîc hỏi đồng tình với việc phụ nữ lao động ở nưíc

ngoài (60,9%), tỷ lệ những ngưêi cảm thấy bình thưêng là 34,3%, số

ngưêi không đồng tình hay khó nói chiếm tỷ lệ rất thấp là 4,8% (Xem

bảng 3). Đặc biệt tỷ lệ ngưêi trả lời xuất khẩu lao động là phù hợp với nữ

giới cao hơn so với phù hợp với nam giới (tỷ lệ tư¬ng ứng là 35,1% và

26,3%). Và nếu cho họ lựa chọn lại thì có 80,6% vẫn đồng ý cho vợ đi lao

động trong khi đó chỉ có 19,4% không đồng ý. Điều này cho thấy ngưêi

dân đã có xu hưíng chấp nhận việc phụ nữ di cư lao động. Nguyên nhân

khách quan như thời điểm ra đi công ty chỉ tuyển nữ (chiếm 43,5%) là lý

do chính của hiện tưîng phụ nữ di cư, tuy nhiên không ít ngưêi công nhận

rằng phụ nữ di cư lao động có hiệu quả cao hơn so với nam giới (12,5%)

và công việc ở nưíc ngoài dành cho nam phải đóng nhiều tiền và rủi ro

cao hơn (13,1%). Đó là một lợi thế để phụ nữ di cư lao động. Ngoài ra,

những lý do khác như không đồng tình, khó nói chiếm tỷ lệ không đáng

kể (Bảng 3).

Như vậy xu hưíng nãi chung của ngưêi dân ở Đông Tân là ủng hộ phô

nữ đi lao động nưíc ngoài. Đối với họ đi lao động ở nưíc ngoài nhằm giải

quyết những khó khăn về kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo.

3. Kết luận

Những đặc điểm nhận dạng của lao động nữ di cư làm việc ở nưíc

ngoài ở Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình hoàn toàn giống với những đặc

điểm mà nghiên cứu của Danièle Bélanger và cộng sự (2009) đã miêu tả.

Cụ thể, những phụ nữ di cư lao động nưíc ngoài ở xã Đông Tân đều có

học vấn thấp, đến lao động ở quốc gia phát triển hơn trong khu vực (nhiều

nhất là Đài Loan, sau đó là Ma Cao ). Những ngưêi di cư này là những lao

động theo hợp đồng ngắn hạn và có ký kết với các doanh nghiệp hoặc công

ty và do đó có những quyền và lợi ích hạn chế ở các quốc gia tiếp nhận.

Hầu hết làm việc trong lĩnh vực công việc nguy hiểm, bần thỉu và khó

khăn, công việc họ thưêng làm là giúp việc gia đình.
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Động cơ chính mà lao động nữ nông thôn Việt Nam ra đi là vì kinh tế,

với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình. Nguyên nhân quan trọng khác nữa

là do thiếu việc làm và nâng cao hiểu biết. Thái độ của cộng đồng ở Đông

Tân nhìn chung rất ủng hộ phụ nữ đi lao động nưíc ngoài và họ xem xuất

khẩu lao động là một cách giải quyết những khó khăn về kinh tế, nâng cao

thu nhập và giảm nghèo.n
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